  ĐỊA LÍ 8 
                         CÂU HỎI ÔN TẬP, HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI KÌ 2 
 Câu 1:Đặc  điểm vị trí, giới hạn của khu vực Đông Nam Á. Vị trí đó có ý nghĩa gì với sự phát triển kinh tế của khu vực?
                                                    * Gợi ý
- Là cầu nối giữa châu Á với châu Đại Dương; giữa Ấn Độ Dương với Thái Bình Bình Dương.
- Gồm hai bộ phận: phần đất liền là bán đảo Trung Ấn và phần hải đảo là quần đảo mã Lai.
- Thuận lợi cho giao lưu kinh tế với nhiều nước trên thế giới.
Câu 2: Trình bày đặc diểm địa hình Đông Nam Á. Ý nghĩa của các đồng bằng châu thổ thuộc khu vực này?
                                                * Gợi ý
- Bộ phận đất liền có đặc điểm điạ hình đồi núi là chủ yếu. Phàn hải đảo có nhiều núi lửa, thường xảy ra động đất. 
- Đồng bằng phù sa màu mỡ, khí hậu nhiệt đới gió mùa, nguồn nước dồi dào, thuận lợi cho việc trồng lúa nước, dân cư tập trung đông, làng mạc trù phú. 
Câu 3: Gió mùa mùa hạ, mùa đông thổi đến khu vực Đông Nam Á có đặc điểm gì? Vì sao chúng lại có đặc điểm khác nhau như vậy?
                                                 * Gợi ý
 - Gió mùa mùa hạ thổi đến khu vực theo hướng tây nam: nóng, ẩm mang đến lượng mưa lớn cho khu vực.
- Gió mùa mùa đông thổi đến khu vực theo hướng bắc và đông bắc: đặc tính khô và lạnh.
- Vì: nguồn gốc hình thành của hai loại gió này khác nhau.
Câu 4: Sông Mê Công bắt nguồn từ đâu? Chảy qua các quốc gia nào? Cửa sông thuộc địa phận nước nào, đổ vào biển nào? Vì sao chế độ nước sông Mê Công thay đổi theo mùa?
                                                * Gợi ý
- Bắt nguồn từ cao nguyên Tây Tạng
- Chảy qua các quốc gia: Trung Quốc, Mi-an-ma, Thái Lan, Lào, Căm pu chia, Việt Nam.
- Cửa sông thuộc địa phận nước Viết Nam, đổ vào biển Đông.
- Vì nằm trong khu vực khí hậu nhiệt đới gió mùa, mưa theo mùa.
Câu 5: a, Các nước ĐNA có những điều kiện thuận lợi gì để phát triển kinh tế?

 b, Vì sao nói nền kinh tế các nước ĐNA phát triển khá nhanh song chưa vững chắc?



                       Gợi Ý:

A, Vị trí: - Tự nhiên


     - Dân cư.

B, Vì: + Nền kinh tế tăng trưởng không đều qua các giai đoạn.


+ Còn phụ thuộc vốn, kỹ thuật, công nghệ nước ngoài.


+ Bảo vệ môi trường chưa được quan tâm đúng mức.

Câu 6: Dựa vào số liệu trong bảng giới đây, hãy vẽ biểu đồ cơ cấu tổng sản phẩm trong nước (%) của Thái Lan, Phi líp pin và rút ra nhận xét?

	Quốc gia
	N2
	CN
	DV


	
	1980
	2000
	1980
	2000
	1980
	2000

	Thái Lan
	23,2
	10,5
	28,7
	40,0
	48,1
	49,5

	
	25,1
	60,0
	38,8
	31,1
	36,1
	52,9




Gợi Ý:

- Vẽ biểu đồ: vẽ 4 biểu đồ tròn thể hiện cơ cấu tổng sản phẩm trong nước của 2 nước Thái Lan và Phi líp pin trong 2 năm, có chú giải, trên biểu đồ.


- Nhận xét:


+ Từ 1980 - 2000 Cơ cấu tổng sản phẩm trong nước của Thái Lan và Phi lip pin có sự thay đổi theo hướng tích cực:


Giảm tỷ trọng ngành N2, Tăng tỷ trọng ngành CN, DV.


+ Tỷ trọng ngành N2 luôn nhỏ nhất DV lớn nhất.

Câu 7: Điền vào ô chữ giới đây: ( không dấu)
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          - Cột dọc (A) Thủ đô Phi líp pin.


- Cột ngang


1. Đảo có Thủ đô Gia cac ta?


2. Thủ đô của nước không giáp biển ở ĐNA?


3. Thủ đô của nước có diễn tích nhỏ nhất ĐNA?


4. Tên hòn đảo nổi tiếng về du lịch của I đô nê xia


5. Thủ đô của quốc gia có diễn tích lớn thứ 3 ở ĐNA?

Câu 8: a. Quá trình thành lập, mục tiêu nguyên tắc của hiệp hội ASEAN?


b. Sự hợp tác được thể hiện qua những việc cụ thể nào? Vì sao nói: Tham gia vào ASEAN, Việt Nam có nhiều cơ hội để phát triển kinh tế xã hội, nhưng cũng có nhiều thách thức cần phải vượt qua?



* Gợi Ý:

a. * Thành lập 8/8/1967 tại Băng Cốc, , với 5 thành viên đầu tiên: Thái Lan, Inđô, Ma lai, Singapo, Phi líp pin.

- ..........

- Đến 1999 Gồm 10 nước thành viên: ...........

* Mục tiêu: Thay đổi qua thời gian.

- Thời kỳ đầu có mục tiêu liên kết quân sự.

- Từ 1970 - 1980: Xu thế hợp tác kinh tế xuất hiện và ngày càng trở thành xu thế chính.

- Từ sau hội nghị ASEAN cấp cao ở Hà nội ( Tháng 12/1998) Đoàn kết hợp tác vì 1 ASEAN hòa bình ổn định và phát triển đồng đều.

* Sự hợp tác trong các nước thể hiện:

- Những bước phát triển hơn (Ma lai, Singapo ......) gúp đỡ kỹ thuật, đào tạo nghề cho những nước chậm phát triển trong khu vực.

- Tăng cường giao lưu kinh tế, văn hóa giữa các nước.

- Phối hợp khai thác và ....

- Xây dựng tuyến đường sắt ......

b. Những lợi thế của Việt Nam.

- Nguồn lao động dồi dào, cần cù, khéo tay, gia nhân công tương đối rẻ hơn 1 số nước trong khu vực.

- Thị trường VN rộng lớn với hơn 80 triệu dân.

- Tài nguyên đa dạng, Phong phú.

* Những thử thách:

- Chênh lệch về trình độ kinh tế nên năng suất lao động của nước ta còn thấp, sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam còn hạn chế.

- Sự khác biệt về thể chế chính trị, bất đồng ngôn ngữ .....

Câu 9: Trình bày những thành tựu và khó khăn của Việt Nam trên con đường xây dựng và phát triển?



* Gợi Ý:
* Thành tựu:

- Nước ta đã thoát khỏi tình trạng khủng khoảng kinh tế XH kéo dài. Nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao: Tỷ trọng KV N - L - N2 , CN - DV tăng ....

- Sản xuất nông nghiệp từ chỗ tự cung tự cấp, phân tán, manh mún đã chuyển mạnh theo hướng sản xuất hàng hóa, thâm canh và chuyên canh. Từ chỗ thiếu lương thực nước ta đã trở thành nước xuất khẩu gạo lớn thứ 2 trên thế giới: năm 1989: xuất khẩu gần 1,5 triệu tấn, năm 1999: xuất khẩu gần 4,4 triệu tấn, 

- Sản xuất CN từng bước thích nghi với cơ chế thị trường, cơ cấu ngành và cơ cấu lãnh thổ đã từng bước chuyển dịch. Tỷ trọng ngành CN trong giá trị xuất khẩu tăng nhanh.

- Các ngành DV cũng tăng nhanh, ngày càng đa dạng.

- Lạm phát được đẩy lùi từ 700% (1986) xuống còn 4-5% (hiện nay) 

- Đời sống nhân dân được cải thiện, tỉ lệ hộ đói nghèo ngày càng giảm xuống.

- Vị thế của nước ta trên thế giới được nâng cao, từ chỗ bị bao vây cấm vận, nước ta đã chủ động từng bước hội nhập có hiểu quả vào nền KT-XH thế giới.

* Những khó khăn , thách thức:

- Thiếu vốn đầu tư.

- Kết cấu hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ chưa đủ sức phục vụ cho việc phát triển kinh tế - xã hội.

- Nhiều vấn đề KT-XH nảy sinh.


+ Sự phân hóa giàu nghèo giữa các tầng lớp nhân dân.


+ Sự phân hóa về trình độ phát triển giữa các lãnh thổ trong phạm vi cả nước.


+ Tỉ lệ thất nghiệp thiếu việc làm cao.


+ Tình trạng ô nhiễm môi trường có xu hướng tăng, đặc biệt là các thành phố lớn.
Câu 10: Dưa. Vào bảng: Tỉ trọng các ngành trong tổng sản phẩm trong nước của VN năm 1990 và 2000 (ĐV: %)

	
	N2
	CN
	DV

	1990
	38,74
	22,67
	38,59

	2000
	24,3
	36,61
	39,09


 Hãy nhận xét về sự chuyển đổi cơ cấu kinh tế nước ta thời kỳ 1990 - 2000 ? Nêu mục tiêu tổng quát của chiến lược 10 năm 2001 - 2010 của nước ta:


                                       Gợi Ý:
* Nhận xét:

- Cơ cấu kinh tế nước ta đã có sự chuyển dịch theo hướng tích cực:

Tỉ trọng nông nghiệp giảm, CN, DV tăng.

- Nông nghiệp vẫn còn chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu kinh tế, điều đó chứng tỏ nền kinh tế nước ta vẫn còn ở trình độ thấp, đời sống nhân dân còn khó khăn.

* Mục tiêu: - Đưa nước ta thoát khỏi tình trạng kém phát triển.

                   - Phấn đấu đến năm 2020 VN cơ bản trở thành nước CN theo hướng hiện đại.

Câu 11: Biển có ý nghĩa gì đối với Quốc Phòng, phát triển kinh tế của nước ta?

                                                   * Gợi ý
+ Làm TN nước ta đa dạng có sự khác biệt giữa các vùng miền, ảnh hưởng của biển vào sâu trong nội địa làm tăng t/c nóng ẩm của thiên nhiên VN.

+Tài nguyên biển nước ta phong phú và đa dạng, có giá trị về nhiều mặt nhưng không phải là vô tận

- Tài nguyên khoáng sản: muối, dầu mỏ và khí tự nhiên...=> khai thác khoáng sản biển.

- Hải sản: cá, tôm, cua...=> khai thác hải sản.

- Các bãi biển, các cảnh quan thiên nhiên  
- Mặt nước biển => Giao thông vận tải biển.

+ Mặt khác cũng gặp không ít khó khăn do địa hình hẹp ngang, nằm ngay sát biển => dễ bị chia cắt do thiên tai phá hỏng, ách tắc GT.

+ Thực tế ranh giới vùng biển và chủ quyền vùng biển giữa nước ta với các nước khác bao quanh biển đông không rõ ràng, còn nhiều tranh chấp chưa được xác định cụ thể và chưa có sự thống nhất.

+ Các đảo xa nhất của VN nằm trong quần đảo Trường Sa (Khánh Hòa) ra tới KT 117020/Đ và xuống tới 6050/B 

+ Nước ta có chủ quyền hoàn toàn về thăm dò , bảo vệ, quản lí tất cả các TNTN sinh vật và không sinh vật ở đáy biển của vùng đặc quyền kinh tế .

Câu 12:Các dạng địa hình nước ta được hình thành như thế nào?
*Gợi ý
	Dạng địa hình
	Nguyên nhân hình thành

	Các xtơ
	do trong nước mưa có chứa CO2 nên hòa tan đá vôi: H2CO3+ CaCO3 <=> Ca(HCO3)2 

	Đồng bằng phù sa mới
	Do lắng tụ phù sa ở cửa các con sông lớn

	Cao nguyên badan
	Là những bề mặt san bằng cổ được Tân Kiến tạo nâng cao

	Đê sông, đê biển
	Do con người tạo ra để phục vụ cuộc sống


Câu 13: Khu vực đồi núi chia thành mấy tiểu khu vực ? Hãy nêu đặc điểm từng tiểu khu vực ?

                                               * Gợi ý

	Khu vực
	Vị trí địa lí
	Đặc điểm địa hình

	a)Vùng núi Đông Bắc
	- Nằm tả ngạn sông Hồng từ dãynúi Con voi ( ven vùng biển Quảng Ninh
	- Nổi bật với những cánh núi lớn và vùng đồi trung du phát triển rộng. Địa hình Cat-xtơ khá phổ biến.

	b)Vùng núi Tây Bắc
	- Nằm giữa sông Hồng và sông Cả.


	- Là vùng núi cao, gồm nhiều dải núi cao chạy// theo hướng TB-> ĐN xen giữa là những sơn nguyên đá vôi hiểm trở và những cánh đồng nhỏ trù phú (Điện Biên, Nghĩa Lộ…)

	c)Vùng Trường Sơn Bắc
	- Nằm từ phía nam sông Cả 

-> dãy núi Bạch Mã (dài 600km)


	- Là vùng núi thấp, có 2 sườn không cân xứng. Sườn Đông dốc có nhiều dãy núi nằm ngang lan ra sát biển.

	d)Vùng núi và CN Nam Trường Sơn
	- Nằm ở phía tây khu vực Nam Trung Bộ
	- Là vùng đồi núi và cao nguyên hùng vĩ.Địa hình nổi bật là các cao nguyên badan rộng lớn xếp tầng với những độ cao khác nhau.

	đ) BN ĐN

Bộ và vùng đồi TD - BBộ
	Là vùng chuyển tiếp giữa miền núi và đồng bằng.
	- Phần lớn là những thềm phù sa cổ có nơi cao 200m. 


 ĐỊA LÍ 6 
                             CÂU HỎI ÔN TẬP, HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI KÌ 2
Câu 1:Khoáng sản là gì? Khi nào gọi là mỏ khoáng sản?
                                        * Gợi ý

 + Khoáng sản là những tích tụ tự nhiên các khoáng vật và đá có ích đ​ợc con ng​ười khai thác và sử dụng vào mục đích kinh tế .

+ Mỏ khoáng sản: Là nơi tập trung một số lượng lớn khoáng sản có khả năng khai thác. VD: mỏ sắt…..
Câu 2: Có những cơ sở nào để phân loại khoáng sản ?

                                          * Gợi ý
  Theo công dụng có 3 loại : (đọc bảng trang 49 sgk)

+ Khoáng sản năng lư​ợng.

+ Khoáng sản kim loại: màu và đen

+ Khoáng sản phi kim loại.

   Theo nguồn gốc hình thành có: 

+ Mỏ nội sinh: Đư​ợc hình thành do tác động của nội lực nh​ư quá trình phun trào mắc ma thường là các mỏ khoáng sản kim loại: đồng, chì, kẽm, thiếc, sắt, vàng, bạc…
+ Mỏ ngoại sinh: Đư​ợc hình thành do tác động của ngoại lực ( nhiệt độ, gió, n​ước…) là quá trình phong hóa tích tụ vật chất thư​ờng tạo thành các khoáng sản: năng lư​ợng và phi kim loại…
khoáng sản là loại tài nguyên không vô tận (không thể phục hồi đ​ược) cho nên chúng ta phải sử dụng hợp lí tiết kiệm tránh  lãng phí
Câu 3: Trình bày cấu tạo của lớp vỏ khí? 
                                         * Gợi ý
 Lớp vỏ khí: Là lớp không khí bao quanh TĐ
*Vỏ khí dày 60000 Km, càng lên cao không khí càng loãng.
* Đ​ược chia thành 3 tầng. 

- Tầng đối lư​u:

+ Nằm sát mặt đất, tới độ cao khoảng 16 km, tập trung  tới 90% không khí, lên cao 100m nhiệt độ giảm 0,60 C do càng lên cao không khí càng loãng. 

+ Nơi sinh ra các hiện t​ượng khí tư​ợng: sấm, chớp, mây, m​ưa, … ảnh hư​ởng trực tiếp tới đời sống con ngư​ời và sinh vật.

- Tầng bình lư​u: 

+ Nằm trên tầng đối l​ưu ở độ cao từ 16 đến 80 km (Dày 64 Km).

 + Lớp ozon trong tầng này có tác dụng ngăn cản các tia tử ngoại và bức xạ có hại cho con ng​ười và sinh vật trên Trái Đất.  

- Các tầng cao khí quyển:

Nằm trên tầng bình l​ưu, ở độ cao từ 80 km trở lên, không khí rất loãng, có các hiện tượng cực quang, sao băng . 

Câu 4:Dưa vào đâu có sự phân ra các khối khí? Khi nào các khối khí bị biến tính?

                                              * Gợi ý
- Dựa vào nhiệt độ phân thành. 

+ Khối không khí nóng hình thành trên các vĩ độ thấp, nhiệt độ tư​ơng đối cao 

+ Khối không khí lạnh hình thành trên các vĩ độ cao, nhiệt độ tư​ơng đối thấp. 

- Căn cứ vào bề mặt tiếp xúc ng​ời ta phân thành:

+ Khối khí đại d​ương hình thành trên các vùng biển và đại dư​ơng, có độ ẩm lớn.

+ Khối khí lục địa hình thành trên các vùng đất liền, có tính chất t​ương đối khô. 

- Các khối khí luôn di chuyển. Di chuyển tới đâu chúng chịu ảnh h​ởng của bề mặt đêm nơi đó mà thay đổi tính chất gọi là không khí bị biến tính.
Câu 5:Thới tiêt khác khí hậu ở điểm nào? 
                                              * Gợi ý
	Thời tiết
	Khí hậu

	- Thời tiết: Là sự biểu hiện các hiện tượng khí tượng ở một địa phương trong một thời gian ngắn, thời tiết luôn luôn thay đổi. Ví dụ: nắng, mưa, gió…

	- Khí hậu: Là sự lặp đi, lặp lại của tình hình thời tiết ở một địa phương trong thời gian dài (trong nhiều năm ), khí hậu có tính quy luật. Ví dụ: các mùa khí hậu, các mùa gió…


Câu 6:Các nhân tố ảnh hưởng đến sự thay đổi nhiệt độ trong không khí?Nêu công thức tính nhiệt độ TB ngày, tháng, năm?

- Nhiệt độ trung bình ngày = Tổng nhiệt độ các lần đo chia cho số lần đo.

- Cách đo nhiệt độ TB tháng, năm : Tư​¬ng tù….

Câu 7:Tại sao không khí trên mặt đất không nóng nhất vào lúc 12 giờ trưa ( lúc bức xạ mặt trời mạnh nhất), mà lại chậm hơn, tức là lúc 13 giờ? 

                                 * Gợi ý

     Mặt trời là nguồn cung cấp ánh sáng và nhiệt độ cho TĐ. Khi các tia bức xạ mặt trời đi qua khí quyển, chúng chưa trực tiếp làm cho không khí nóng lên. Mặt đất hấp thụ lượng nhiệt của mặt trời, rồi bức xạ lại vào không khí. Lúc đố không khí mới nóng lên.

Câu 8: Mô tả sự phân bố các đai khí áp trên TĐ và các loại gió ?

                                            * Gợi ý
     - ở vùng xích đạo quanh năm nóng , không khí nở ra, bốc lên cao, do đó sinh ra vành đai khí áp thấp( do nhiệt ) xích đạo.

- Không khí nóng ở xích đạo bốc lên cao, tỏa ra 2 bên. Đến khoảng vĩ tuyến 30o Bắc và Nam, hai khối khí này chìm xuống, đè lên khối không khí tại chỗ, sinh ra 2 vành đai khí áp cao( do động lực) chí tuyến khoảng 30o Bắc và Nam.

- Phần dưới của không khí bị nến ép trong vành đai khí áp cao ở các vĩ tuyến 30o Bắc và Nam, di chuyển 1 phần về xích đạo thành gió tín phong, 1 phần lên vĩ độ 600Bắc và Namthành gió Tây ôn đới.

- ở vùng 2 cực Bắc và Nam, quanh năm lạnh, không khí co lại, chìm xuống, do đố sinh ra 2 khu khí áp cao( do nhiệt ) ở cực.

- không khí lạnh trong 2 khu khí áp cao ở cực di chuyển về phía vĩ tuyến 600Bắc và Nam sinh ra gió Đông cực.

- Luồng không khí từ cực về( gió Đông cực) và luồng không khí từ đai áp cao chí tuyến lên( gió Tây ôn đới) sau khi gặp nhau ở khoảng vĩ tuyến 600Bắc và Nam thì bốc lên cao, sinh ra 2 vành đai khí áp thấp( do động lực) ở khoảng vĩ tuyến 600Bắc và Nam.

- Do có sự phân bố lục địa và đại dương trên TĐ nên các vành đai khí áp cao và thấp không phải là những dải liên tục mà bị đứt đoạn thành những khu khí áp riêng biệt. 

Câu 9:Sự phân chia bề mặt TĐ ra các đới khí hậu theo vĩ độ?

                                                 * Gợi ý
 - sự phân hóa ra các vành đai nhiệt trên TĐ phụ thuộc chủ yếu vào góc chiÕucña ánh sáng Mặt Trời bề mặt TĐ. MT chiếu thẳng góc vào đâu thì nơi ấy nhận được nhiều ánh sáng và nhiệt. Vào ngày 21/3, MT chiếu thẳng góc vào xích đạo, đến 22/6 chiếu thẳng góc vào chí tuyến Bắc. Ngày 23/9 MT lại trở về, chiếu thẳng góc vào xích đạo. Ngày 22/12, MT chiếu thẳng góc vào chí tuyến Nam. Như vậy quanh năm MT không bao giờ chiếu thẳng góc vào các vĩ tuyến cao hơn 23027,B và N. Vùng ở giữa 2 chí tuyến được gọi là vùng nội chí tuyến, Đó cũng là vành đai nhiệt đới có nhiệt độ cao quanh năm.

- Hai vùng cực là các vùng có góc chiếu quanh năm nhỏ, vì vậy đây là 2 vùng lạnh nhất trên TĐ. Vào mùa hạ ở các vùng gần cực, tuy thời gian chiếu xạ có dài hơn, nhưng cũng không bù được thời kì không có ánh sáng trong mùa đông. Hai vùng này được gọi là 2 vành đai lạnh.

- Giữa vành đai nóng( nội chí tuyến) và 2 vành đai lạnh là 2 vành đai ôn hòa. Góc chiếu của ánh sáng mặt trời ở đâykhông lớn bằng vành đai nóng, nhưng cũng không nhỏ như vành đai lạnh. Chính vì vậy nên người ta gọi là 2 vành đai ôn hòa.

Câu 10 
a. Lớp vỏ khí được chia thành những tầng nào? Nêu đặc điểm của tầng đối lưu?
b. Nhiệt độ không khí dưới chân núi là 300C thì trên đỉnh núi cao 3000 m, nhiệt độ không khí là bao nhiêu?
                                                   * Gợi ý
a. - Lớp vỏ khí được chia thành 3 tầng: Đối lưu,bình lưu, các tầng cao của khí quyển.

   - Đặc điểm của tầng đối lưu:

+ Tập trung 90% không khí.

+ không khí chuyển động theo chiều thẳng đứng.

+ Nơi xẩy ra hầu hết các hiện tượng khí tượng.

+ Trung bình cứ lên cao 100m, nhiệt độ giảm 0,60C.

b. Ở đỉnh núi nhiệt độ là: 30- ( 3000:100 . 0,6) = 12 độ C

Câu 11 
a.Việt Nam nằm trong đới khí hậu nào? Trình bày đặc điểm cơ bản của đới khí hậu đó?
b. Dựa vào bảng số liệu sau: Lượng mưa các thángtrong năm ở Thành phố Hồ Chí Minh:
	Tháng
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Lượng mưa (mm)
	18
	14
	16
	35
	110
	160
	150
	145
	158
	140
	55
	25


 Hãy tính tổng lượng mưa trong năm ở Thành phố Hồ Chí Minh?
                                         * Gợi ý
a.-  Việt Nam nằm trong vành đai : Nhiệt đới 

+ Vị trí:  Từ 23027’B đế 23027’N

+ Góc chiếu của ánh sáng mặt trời:  

   Quanh năm có góc chiếu của ánh sáng MT lúc giữa trưa tương đối lớn.

   Thời gian chiếu sáng trong năm chênh nhau ít.

+ Đặc điểm khí hậu

    Nhiệt độ: Nóng quanh năm

    Gió: Tín phong

     Mưa TB năm: 1000 mm -> 2000 mm
b. Tổng lượng mưa trong năm của TPHCM
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